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NHTM CP    Ngân hàng thương mại cổ phần 

NHTM NN   Ngân hàng thương mại nhà nước 

NHCT VN Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

TCTD Tổ chức tín dụng 

RRTD Rủi ro tín dụng 

TTQT Thanh tóan quốc tế 

KTKSNB Kiểm tra kiểm sóat nội bộ  

P.QLNCVĐ Phòng quản lý nợ có vấn đề 
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WTO   Tổ chức Thương mại thế giới ( Word Trade Organization) 

OECD Tổ chức Hợp tác kinh tế phát triển ( Organization of Economic  
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MDBs  Ngân hàng phát triển đa phương ( Multilateral development           
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                      Bank) 
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AfDB  Ngân hàng phát triển Châu Phi ( Africa Development Bank) 
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Bảng 3: Tiêu chuẩn xếp loại khách hàng của S&P 

Bảng 4: Tiêu chuẩn xếp hạng của Moody’s: 

Bảng 5: Bảng chấm điểm Khách hàng cá nhân 

Bảng 6: Bảng trích lập dự phòng rủi ro 

Bảng 7 : Thị phần huy động và cho vay các NHTM trong nước và NH nước   

               ngoài  

Bảng 8 : Danh mục vốn pháp định của các NHTM 

Bảng 9: Tình hình tăng vốn điều lệ của một số NHTM VN 

Bảng 10: Tình hình thực hiện đề án nợ tồn đọng đến 31/12/2005 

Bảng 11: Vốn chủ sở hữu NHCT qua các năm 

Bảng 12: Tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản có  

Bảng 13: Xếp lọai NHTM theo tiêu chí CAMELS 

Bảng14: Hệ số rủi ro đối với các khoản mục tài sản Có theo Hiệp ước Basle II. 

Bảng 15 : Hệ số rủi ro các khoản phải đòi doanh nghiệp 

Bảng 16 : Hệ số rủi ro đối với một số khoản mục đặc biệt 

Bảng 17 :Hệ số chuyển đổi đối với khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán 

Bảng 18: Hệ số rủi ro cho các khoản mục trên bảng cân đối tài sản theo Basle I 

Bảng 19 : Hệ số chuyển đổi khoản mục ngoài bảng cân đối tài sản theo Basle I 

Bảng 20: Ảnh hưởng của phương pháp Basel II đến hệ số rủi ro quy đổi 

Bảng 21 : Phương pháp chuẩn tính rủi ro thị trường 

Bảng 22: Mô hình đánh giá rủi ro nội bộ 

Bảng 23: Tính mức độ rủi ro hoạt động theo phương pháp BIA 

Bảng 24: Các lĩnh vực hoạt động và hệ số tương đương 

Bảng 25: Phương pháp tính mức độ rủi ro họat động trong một năm 

Bảng 26: Phương pháp tính mức độ rủi ro họat động theo SA 
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DANH SÁCH BIỂU ĐỒ & PHỤ LỤC 
 

Các biểu đồ về họat động tín dụng NHCTVN 

Biểu đồ 1: Quy mô vốn chủ sở hữu  

Biểu đồ 2: Hệ số CAR 

Biểu đồ 3: Diễn biến dư nợ tín dụng 

Biểu đồ 4: Diễn biến cho vay trung dài hạn 

Biểu đồ 5: Diễn biến tỷ trọng dư nợ không có đảm bảo bằng tài sản 

Biểu đồ 6: Diễn biến dư nợ cho vay DNNN 

Biểu đồ 7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo địa bàn 

Biểu đồ 8: Diễn biến nợ quá hạn 

Biểu đô 9: Diễn biến nợ xấu 

Biểu đồ 10 :Dư nợ theo loại hình kinh tế 

Phụ lục: 

Phụ lục 1: Tín hiệu cảnh báo về những khoản vay có vấn đề và về chính sách  
                  cho vay kém hiệu quả 

Phụ lục 2: Xem xét sáu yếu tố cơ bản trong quá trình xét duyệt cho vay 

Phụ lục 3: Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng 

Phụ lục 4: Phương pháp đánh giá rủi ro thị trường 

Phụ lục 5: Phương pháp tính mức độ rủi ro họat động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


